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Chúng tôi có một kinh nghiệm trong gắp giun: 
* Rọ vừa qua khỏi cơ vòng, cho mở rọ ngay và đẩy 

rọ từ từ lên OMC, thân giun rất dễ chui qua các khe 
của rọ. 

* Siết rọ rất nhẹ nhàng để cảm nhận có vật gì chui 
vào rọ, rọ được nhích vào kéo ra tí một, quan sát trên 
màn hình tăng sáng nếu có vệt sáng (H.4A) đi theo 
chứng tỏ giun đã vào rọ và từ từ kéo ra (H.4B). Lưu ý 
lấy sỏi thì bỏ ở tá tràng nhưng giun phải lấy ra ngoài.  

Tóm lại vai trò của nội soi mật tụy ngược dòng 
trong bệnh lý mật-tụy rất đa dạng và phong phú, ở 
các trung tâm nội soi lớn trên thế giới người ta đã áp 
dụng được nhiều kỹ thuật tiến bộ và xữ lí gần như hầu 
hết các bệnh lý về mật và tụy. Qua 120 BN có bệnh lý 
đường mật tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong 06 
tháng đầu năm 2011, được làm nội soi mật tụy ngược 
dòng có 01 ca biến chứng nặng 0,83% (viêm phúc 
mạc do áp xe tụy); không có tử vong. Tỉ lệ lấy sỏi 
OMC qua ERCP thành công 95% có thể nói lên được 

vị trí và vai trò của nội soi ngược dòng trong hoàn 
cảnh của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chúng tôi đã 
xữ lí được các vấn đề của bệnh đường mật-tụy nhất là 
sỏi OMC đơn thuần không cần đến can thiệp bằng 
phẫu thuật. 
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ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA TERBUTALIN TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP  

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CÓ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO Ở NGƯỜI CAO TUỔI 
 

TRẦN QUANG THẮNG - Bệnh viện Lão khoa trung ương 
Tóm tắt 
Nghiên cứu đánh giá tác dụng của terbutalin truyền 

tĩnh mạch liên tục trên 30 bệnh nhân cao tuổi đợt cấp 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thông khí nhân tạo 
cho thấy: terbutalin có tác dụng giãn phế quản tốt, làm 
giảm co thắt, giảm tần số thở, giảm auto –PEEP, giảm 
PIP, cải thiện oxy hóa máu. Terbutalin cũng gây ra một 
số tác dụng phụ như: hạ kali máu, tăng đường huyết, 
tăng nhịp tim, rut tay. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là bệnh 

phổ biến ở người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), với đặc 
trưng tắc nghẽn dòng khí tiến triển từ từ, không hồi 
phục hoàn toàn. Bệnh diễn biến từng đợt với đặc điểm 
bệnh sinh: tắc nghẽn đường dẫn khí do co thắt, phù nề 
phế quản hậu quả là phát sinh, gia tăng auto-PEEP, 
mệt cơ hô hấp, giảm oxy và tăng carbonic máu. Bệnh 
nhân luôn phải nhập viện vì các đợt cấp và đây là 
nguyên nhân gây tử vong xếp hàng thứ tư trong các 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chỉ sau bệnh tim 
mạch, ung thư và đột quỵ. Điều trị đợt cấp bằng các 
thuốc giãn phế quản, kháng sinh, corticoid, thông khí 
hỗ trợ sẽ làm tỷ lệ tử vong giảm xuống. Trong điều trị 
nội khoa thuốc giãn phế quản có vai trọ quan trọng và 
được lựa chọn đầu tiên. Hiện nay, thuốc giãn phế quản 
được sử dụng có nhiều loại nhưng thuốc kích thích β2 
giao cảm là sự lựa chọn đầu tiên. Terbutalin là một 
trong những thuốc thuộc nhóm này và được sử dụng 
rộng rãi trên lâm sàng dưới nhiều dạng: uống, xịt định 
liều, khí dung, tiêm dưới da, tiêm bắp hay tiêm truyền 
tĩnh mạch. Để tìm hiểu tác dụng phụ cũng như hiệu 
quả khi sử dụng thuốc này trên đối tượng người cao 
tuổi chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục 

tiêu: Đánh giá tác dụng của terbutalin truyền tĩnh mạch 
liên tục trong điều trị đợt cấp BPTNMT có thông khí 
nhân tạo xâm nhập ở người cao tuổi. 

Tìm hiểu một số tác dụng phụ thường gặp khi 
truyền terbutalin tĩnh mạch ở người cao tuổi. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng: 30 bệnh nhân (26 nam và 4 nữ) được 

chẩn đoán đợt cấp BPTNMT có thông khí nhân tạo 
xâm nhập theo các tiêu chuẩn của GOLD 2010, nhập 
viện và điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Lão 
khoa trung ương trong khoảng thời gian từ tháng 
2/2011 đến tháng 10/2011 

Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế: mô tả cắt ngang. 
Tất cả bệnh nhân lựa chọn được thăm khám lâm 

sàng, hỏi bệnh theo mẫu bệnh án nghiên cứu. 
Số liệu được xử lý trên máy tính theo chương trình 

SPSS 11.5 với các thuật toán thống kê thông thường. 
Tiến hành nghiên cứu: 
+ Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của GOLD 

2010 
+ Thuốc Terbutalin truyền tĩnh mạch bằng bơm 

tiêm điện với liều khởi đầu 0,5mg/giờ, 30 phút được 
đánh giá và tăng liều 1 lần, mỗi lần 0,5mg/giờ. 

+ Lập bảng theo dõi các dấu hiệu: mạch, huyết áp 
trung bình, tần số thở, ran rít, mạch đảo, PIP, auto-
PEEP, Pplat, run cơ, bí tiểu, viêm tĩnh mạch, nhịp tim, 
PaO2, PaCO2, HCO3, SpO2, K+, Glucose máu trước 
và sau khi sử dụng thuốc 30 phút, 60 phút, 90 phút, kết 
thúc nghiên cứu. 
KẾT QUẢ 
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30 bệnh nhân BPTNMT tuổi trung bình 71±11 trong 
nhóm sơ lão (60-69 tuổi) chiếm tỷ lệ cao nhất (68,8%). 
Nam giới chiếm tỷ lệ cao (86,7%) liên quan tới hút 
thuốc lá (72,7%). Nguyên nhân chủ yếu gây mất bù 
cấp là do bội nhiễm phế quản phổi (85,9%), đặc biệt 
có sự liên quan với tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân: 
protein máu < 65g/l: 75,6%, cần phải được chú ý trong 
quá trình điều trị cũng như dự phòng tái phát cấp tính. 

Bảng 1: Diễn biến nhịp tim và nhịp thở 

Chỉ số 
Trước khi 
SD thuốc 

Sau SD 
thuốc 30 
phút 

Sau 60 
phút 

Sau 90 
phút 

Kết thúc 
nghiên cứu 

Nhịp 
tim (l/p) 

117,5± 
19,5(x) 

120,8± 
15,5(*) 

122,8± 
17,4 

127,2± 
14,7 

121,1± 
13,4(**) 

Nhịp 
thở (l/p) 

30,0± 
7,4(x) 

22,6± 
5,08(a) 

22,1± 4,1 18,8± 1,5 
(a)20,0± 
2,4(x) 

*,**p>0,05, x, ap <0,01 
Bảng 2: Diễn biến huyết áp trung bình, mạch đảo 

trong quả trình sử dụng thuốc 
Chỉ 
số 

Trước khi 
SD thuốc 

Sau SD thuốc 
30 phút 

Sau 60 
phút 

Sau 90 
phút 

Kết thúc 
nghiên cứu 

HATB 82,6±16,0 83,9±13,4(*) 89,9±15,7 82,0±9,0 84,2±9,4(**) 
Mạch 
đảo 

13,3± 
4,94(x) 

8,9± 2,74(a) 7,6± 3,62 
5,1± 
0,37 

(a)5,0± 
0,0(x) 

*,**p>0,05; x,ap <0,01 
Bảng 3: Diễn biến ran rít khi sử dụng thuốc. 

Thời gian 
Ran rít 

Trước khi  
SD thuốc 

Sau 30 
phút 

Sau  
60 phút 

BN nhiều ran rít (++,+++) 20 (80%) 5(20%) 0 (0%) 
BN ít ran rít (+) 10 (47,6%) 11(52,4%) 9(45%) 

P<0,05 
Bảng 4: Diễn biến của áp lực đường thở 

Chỉ 
số 

Trước khi  
SD thuốc 

Sau SD  
thuốc  
30 phút 

Sau 60 
phút 

Sau 90 
phút 

Kết thúc 
nghiên cứu 

PIP 33,2±6,1(x) 28,9±6,25(*) 26,5±5,91 24,0±6,45 23,5±4,36(**) 
Pplat 23,6±6,23(x) 20,7±6,47(a) 18,9±5,31 17,7±6,43 19,3±4,56(**) 

a,*,**p<0,01 
Bảng 5: Diễn biến của auto-PEEP và kháng lực 

đường thở 

Chỉ số 
Trước khi 
SD thuốc 

Sau SD 
thuốc 30 
phút 

Sau 60 
phút 

Sau 90 
phút 

Kết thúc 
nghiên cứu 

RI 
0,17± 
0,101(x) 

0,14± 
0,101(*) 

0,11± 
0,81 

0,12± 
0,105 

0,07± 
0,069(**) 

Auto-
PEEP 

8,2± 
2,84(x) 

5,9± 
2,87(*) 

5,6± 
2,76 

4,1± 
1,83 

4,1± 
1,93(**) 

*,**p<0,01 
Bảng 6: Thay đổi pH, HCO3, PaO2, SpO2 khi 

truyền terbutalin 

Chỉ số 
Trước khi SD 

thuốc 
Sau SD thuốc 
30 phút 

Sau 60 
phút 

Kết thúc 
nghiên cứu 

SpO2 91,1±4,0(x) 96,0±2,3(*) 96,4±2,2 97,3±2,2(**) 
PaCO2 73,6±18,3(x) 62,1±15,07(*) 61,8±18,28 58,9±12,59(**) 
PaO2 84,4±30,28(x) 89,4±37,64(*) 88,9±27,98 97,4±19,82(**) 
pH 7,3±0,09(x) 7,3±0,08(*) 7,3±0,08 7,4±0,06(**) 

HCO3 31,4±6,23(x) 30,4±6,82(*) 31,8±9,35 32,6±7,35(**) 
PaO2,PaCO2,SpO2,pH:*,**p<0,01 
HCO3:*,**p>0,05 
Bảng7: Diễn biến của K+ máu và glucose máu 

Chỉ số Trước khi SD Sau SD thuốc Sau 60 Kết thúc 

thuốc 30 phút phút nghiên cứu 
K+ máu 4,5±0,63(x) 4,1±0,62(*) 3,9±0,63 4,1±0,49(**) 
Glucose 
máu 

7,6±0,54 10,5±4,55(*) 11,4±2,13 10,5±3,37(**) 

*,**: p<0,05 
Bảng 8: Tần suất triệu chứng lâm sàng do tác dụng 

phụ của thuốc. 

Loại triệu chứng 
Nhịp tim nhanh 
>=120l/ph 

Run 
cơ 

Bí tiểu 
Viêm tĩnh 
mạch 

Số bệnh nhân 19 2 4 0 
% 63,3% 6,7% 13,3% 0 

 
BÀN LUẬN 
Tuổi mắc bệnh cũng như nguyên nhân gây 

BPTNMT liên quan đến hút thuốc lá 72,7%, đây là yếu 
tố nguy cơ hàng đầu của bệnh, cũng như yếu gây mất 
bù: nhiễm khẩn phế quản phổi 85,9%, tương tự kết quả 
nghiên cứu của tác giả trong và ngoài nước. 

Khi truyền tĩnh mạch terbutalin với liều 0,5mg/giờ 
sau 30 phút chúng tôi nhận thấy: 

+ Nhịp tim tăng 2,8% nhưng huyết áp trung bình 
hầu như không thay đổi, nhịp thở giảm 24,8%, mạch 
đảo, ran rít giảm rõ rệt so với trước khi dùng thuốc 
(giảm 33,1%-37,4% và 72,2%-0%). 

+ áp lực đỉnh đường thở (PIP), và áp lực cao 
nguyên (Pplat) cũng như auto-PEEP giảm dần và giảm 
rõ rệt theo thời gian dùng thuốc (14,4%-29,2%; 12,6%-
18,5%;18,1%-50%) 

Cải thiện khí máu động mạch: SpO2, PaO2, pH, 
HCO3 tăng dần so với trước khi truyền thuốc và 
PaCO2 giảm dần và giảm rõ theo thời gian sau khi sử 
dụng thuốc 30 phút, 60 phút. 

Khi truyền terbutalin tĩnh mạch: K+ máu giảm dần 
và giảm mạnh nhất sau 60 phút (11,3%), nó cũng tham 
gia tăng glucose máu (50,1%). Thuốc còn gây cơn 
nhịp tim nhanh ≥ 120 l/ph 63,3%, run cơ 6,7%, bí tiểu 
13,3% khi truyền với liều 1-1,5mg/giờ. Do vậy cần phải 
theo dõi và điều chỉnh điện giải và glucose máu trong 
quá trình truyền thuốc. 
KẾT LUẬN 
Sau khi truyền tĩnh mạch terbutalin liên tục 30 phút 

với liều 0,5mg/giờ chúng tôi nhận thấy: tần số thở giảm 
7,42±7,1l/ph; auto –PEEP giảm 2,69±1,5cmH2O và 
PIP giảm 4,76±5,1cmH2O. 

Thuốc gây tăng nhịp tim nhưng không ảnh hưởng 
tới huyết động, gây hạ K+ máu: 0,54±0,1mmol/l. 

Thuốc có tác dụng giãn phế quản tốt, cải thiện khí 
máu động mạch có thể áp dụng rộng rãi ở các tuyến, 
chú ý điều chỉnh K+ máu khi truyền kéo dài. 
Summary 
The study was designed to determine the effect of 

continuos intravenous perfusion of terbutalin in 30 
older patients acute COPD with mechanical ventilation. 
The results showed that terbutalin improved respiratory 
function, reduced breathing rate and antoPEEP, 
reduce PIP, increased respiratory PaO2. Side effect of 
terbutalin are hypokalemia and hyperglycemia, 
tachycardia 
Tài liệu tham khảo 
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ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG THỊ TRƯỜNG CỦA BỆNH NHÂN GLÔCÔM GÓC MỞ NGUYÊN PHÁT 

BẰNG THỊ TRƯỜNG KẾ TỰ ĐỘNG BƯỚC SÓNG NGẮN 
 

Nguyễn Thị Hà Thanh, Đào Thị Lâm Hường 
Bệnh viện Mắt TW 

 

 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: mô tả tổn thương thị trường của bệnh 

nhân glôcôm góc mở bằng thị trường kế tự động bước 
sóng ngắn (SWAP) và so sánh với kết quả của thị 
trường kết tự động chuẩn (SAP).  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân 
glôcôm góc mở nguyên phát có đủ điều kiện làm thị 
trường. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ 
tháng 10/2011 đến tháng 3/2012. Bệnh nhân trong đối 
tượng nghiên cứu được đo thị lực, nhãn áp, khám đáy 
mắt, đo TT. Kết quả TT được đánh giá qua chỉ số MD, 
PSD.  

Kết quả: nghiên cứu được tiến hành trên 41 mắt 
của 22 bệnh nhân glôcôm góc mở nguyên phát. Độ 
lệch trung bình của SWAP cao hơn của SAP có ý 
nghĩa thống kê. Độ lệch khu trú của SWAP cao hơn 
của SAP có ý nghĩa thống kê trong nhóm chưa có tổn 
thương thực thể.  

Kết luận: thị trường tự động bước sóng ngắn cho kết 
quả rõ rệt trong phát hiện tổn thương của bệnh  

glôcôm, đồng thời phát hiện tổn thương sớm hơn thị 
trường chuẩn.  

Từ khóa: Thị trường tự động bước sóng 
ngắn(SWAP), thị trường tự động chuẩn(SAP), độ lệch 
trung bình (MD), độ lệch khu trú (PSD). 
SUMMARY 
Objective: to determine the defect of short wave 

autoperimetry (SWAP) and compare the defect of 
standard autoperimetry (SAP) with it.  

Patients and method: Primary open angle 
glaucoma with faculty of visual field test.  

Result: conduct in 41 eyes of 22 patients. MD of 
SWAP higher than SAP with statistic signification. PSD 
of SWAP higher than SAP with statistics signification in 
early state.  

Conclusion: Defect of SWAP is typical glaucoma. 
Concurrently SWAP find out defect earlier than SAP.  

Keywords: short wave autoperimetry (SWAP), 
standard autoperimetry (SAP). 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Glôcôm là căn bệnh khá phổ biến đồng thời là 

nguyên nhân gây mù đứng hàng thứ hai trên thế giới 
cũng như ở Việt Nam. Những tổn thương của bệnh 
không có khả năng hồi phục, do đó việc phát hiện sớm 
được những tổn thương này là vô cùng quan trọng, 
giúp có phương pháp điều trị thích hợp, kịp thời, bảo 
tồn chức năng thị giác cho bệnh nhân. Đo thị trường là 
một trong những phương pháp phát hiện tổn thương 
của bệnh glôcôm tương đối chính xác. Tuy nhiên có 
nhiều hệ thống thị trường khác nhau. Chúng tôi thực 
hiện đề tài này nhằm mô tả tổn thương thị trường của 
bệnh nhân glôcôm góc mở bằng thị trường kế tự động 
bước sóng ngắn (SWAP) và so sánh với kết quả của 
thị trường kết tự động chuẩn (SAP). 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
- Bệnh nhân glôcôm góc mở nguyên phát có đủ 

điều kiện làm thị trường 
- Kết quả đo thị trường phải đảm bảo có các chỉ số 

tin cậy như mất định thị, lỗi dương tính giả, âm tính giả 
≤ 20 % 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang 

với cỡ mẫu 41 mắt  
Tiến hành nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện 

từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012. Bệnh nhân trong 
đối tượng nghiên cứu được đo thị lực, nhãn áp, khám 
đáy mắt, đo TT.  

Với thị trường SAP chọn chương trình 24-2, chiến 
lược SITA standard. 

 Với thị trường SWAP chọn chương trình 24-2 chiến 
lược SWAP SITA.  

Đo thị trường SWAP sau 6 giờ sau khi đo thị trường 
SAP. 

 Mỗi bệnh nhân chúng tôi tiến hành đo 1 lần. 


